
1. Mở đầu
Do có nhiều ưu điểm, bê tông asphalt là loại vật

liệu được sử dụng rộng rãi trong xây dựng mặt đường
ô tô và sân bay (tạo mức độ bằng phẳng cao, dính kết
tốt, thi công nhanh và dễ phân chia giai đoạn, dễ nâng
cấp…). Bên cạnh những ưu điểm mang lại thì bê tông
asphlat cũng là loại vật liệu có rất nhiều nhược điểm. 

Tính đàn - nhớt - dẻo của bê tông asphlat đã làm
cho các tính chất làm việc của mặt đường dưới tác
dụng của tải trọng động và trùng phục có rất nhiều
khác biệt so với các vật liệu đàn hồi khác. Do tính đàn
- nhớt - dẻo của bê tông asphalt phụ thuộc vào nhiệt
độ cho nên khả năng chịu lực của mặt đường bê tông
asphalt thay đổi đáng kể khi nhiệt độ môi trường thay
đổi. Mặt khác, sự lão hóa của vật liệu kết dính trong
bê tông asphalt, khả năng mất liên kết đá - nhựa dưới
tác động đồng thời của tải trọng và nước… cũng là các
vấn đề rất được quan tâm. 

Các nhược điểm nói trên là lý do chính để giải thích
tại sao bê tông asphalt là loại vật liệu đã có từ lâu
nhưng đến nay người ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu
hoàn thiện nhằm duy trì sức chịu lực ổn định cho mặt
đường [3;4;5]. Đặc biệt, trong điều kiện bức xạ mặt
trời cao như ở Việt Nam và hiện tượng biến đổi khí hậu
thì việc nghiên cứu nói trên lại càng cần thiết.

Hiện tượng và các nguyên nhân gây ra hư hỏng
của mặt đường bê tông asphalt nói chung có thể được
phân loại về năm dạng cơ bản [2]. Một trong các loại
hư hỏng phổ biến thường được quan trắc thấy trên các
đường ô tô ở Việt Nam hiện nay là biến dạng trượt
không hồi phục của các lớp bê tông asphalt mặt
đường (gọi ngắn gọn là “biến dạng trượt”).

Biến dạng trượt của các lớp bê tông asphalt mặt

đường thường được biểu hiện dưới dạng mặt đường
bị dồn và tạo sóng (trên các đường dẫn, cầu dẫn và
trên các đoạn đường có độ dốc dọc lớn) hoặc vệt hằn
(hay lún) bánh xe kèm theo hiện tượng mặt đường bị
dồn và tạo sóng. Hiện tượng hư hỏng nói trên của các
lớp bê tông asphalt làm cho mặt đường gồ ghề, mất
bằng phẳng, gây mất an toàn cho người và phương
tiện trên đường. Ở đây cần lưu ý phân biệt vệt lún
bánh xe do có nguyên nhân hư hỏng từ các lớp nền,
móng bên dưới (Hình 1) và vệt lún bánh xe do biến
dạng trượt trong các lớp bê tông asphalt mặt đường
(Hình 2).  
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2. Các nguyên nhân gây ra biến dạng trượt của
các lớp bê tông asphalt

Nguyên nhân gây ra biến dạng trượt trong các lớp
bê tông asphalt mặt đường đã được xác định là do khả
năng kháng cắt yếu, nó là kết quả của sự tính lũy biến
dạng dư (biến dạng không hồi phục) do ứng suất tiếp
gây ra dưới tác động và quá trình trùng phục của bánh
hơi. Các kết quả quan trắc thực tế cho thấy, biến dạng
trượt do ứng suất tiếp gây ra chủ yếu nằm trong
khoảng chiều dày 10cm trên cùng của các lớp bê tông
asphalt mặt đường [2]. 

Sự tích lũy biến dạng dư trong các lớp bê tông
asphalt mặt đường, có thể có nguồn gốc từ yếu tố tải
trọng, cấu trúc vật liệu, nhiệt độ và công nghệ xây dựng
với rất nhiều lý do khác nhau, trong đó phải kể đến: 

- Về tải trọng: Hiện tượng quá tải của trục xe và
cường độ chuyển động so với tính toán. 

- Về cấu trúc vật liệu và nhiệt độ: Biến dạng dẻo
của các lớp bê tông asphalt vượt quá giá trị cho phép,
đặc biệt khi nhiệt độ cao. Lý do là bitum và vật liệu cấp
phối có các tính chất cơ lý không phù hợp, thành phần
cấp phối của hỗn hợp bê tông asphalt không chuẩn
hoặc sử dụng các loại cốt liệu không đủ độ cứng. 

- Về công nghệ: Sự không đồng nhất của vật liệu
khi sản xuất và thi công bê tông asphalt; không đủ lực
dính giữa các lớp bê tông asphalt hoặc giữa bê tông
asphalt với móng (trường hợp không đủ lực dính giữa
các lớp với nhau, hiện tượng tạo sóng bề mặt thường
kèm theo xuất hiện các vết nứt ngang); hiện tượng vỡ,
tròn cạnh và thiếu nêm móc của cốt liệu liệu trong các
lớp bê tông asphalt; các lớp bê tông asphalt không đủ
độ chặt. 

Nếu không có các lý do về công nghệ thi công, ta
có thể nói một cách ngắn gọn hơn, nguyên nhân chính
gây ra tích lũy biến dạng dư trong các lớp bê tông
asphalt là thiếu sự tương thích giữa các tính chất lưu
biến của bê tông asphalt với các điều kiện khai thác
và nhiệt độ. Một cách dễ hiểu hơn là bê tông asphalt
không có đủ khả năng kháng lại các ứng suất tiếp do
tải trọng gây ra trong các điều kiện khai thác và nhiệt
độ cao của mặt đường.

Nhiệt độ mặt đường quan trắc thấy trên các con
đường thực tế ở Việt Nam hiện nay vào mùa hè có
thể nói là cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ tính toán
tối đa trong Quy trình thiết kế áo đường mềm hiện
hành của Việt Nam [1]. Các thông số cơ lý của bê
tông asphalt trong Quy trình thiết kế hiện hành của
Việt Nam, chỉ có giới hạn tối đa ứng với 500C. Điều
đó cho thấy, việc áp dụng các thông số trên cho kiểm
toán kết cấu mặt đường bê tông asphalt là không phù
hợp. Mặt khác, trong kiểm toán kết cấu áo đường theo
tiêu chí kháng trượt, chúng ta chỉ bắt buộc kiểm toán
sức kháng trượt của nền đất và sức kháng trượt của
các lớp vật liệu rời mà không có sự bắt buộc kiểm
toán sức kháng trượt của bê tông asphalt ở nhiệt độ
cao [1]. Điều này không chỉ riêng ở Việt Nam mà ngay
cả ở Liên bang Nga cũng đang được đặt ra là vấn đề
cần thiết [3]. Tuy nhiên, vấn đề gây ra trượt của các
lớp bê tông asphalt mặt đường có nguyên do từ tiêu
chuẩn thiết kế, tác giả không đặt vấn đề chính trong
bài viết này.

3. Giải pháp nghiên cứu nâng cao sức kháng
cắt cho bê tông asphalt mặt đường 

Để có thể khắc phục biến dạng trượt và nâng cao

sức kháng cắt cho bê tông asphalt, chúng ta có thể có
trên 10 các giải pháp cụ thể khác nhau [2]. Tuy nhiên,
việc áp dụng giải pháp này hay giải pháp khác còn phụ
thuộc điều kiện vật liệu xây dựng, điều kiện khai thác
đường, khí hậu, nhiệt độ của từng địa phương và công
nghệ xây dựng hiện có ở Việt Nam. Vì lý do trên, việc
nghiên cứu các tính chất lưu biến của bê tông asphalt,
các thông số có liên quan đến sức kháng cắt của nó và
sự phụ thuộc của các tính chất, các thông số đó vào
nhiệt độ môi trường là rất cần thiết. Từ đó, có cơ sở lựa
chọn thành phần vật liệu cấu tạo phù hợp cho bê tông
asphalt. Dưới đây là một số các giải pháp nghiên cứu
mang tính chất cơ bản có liên quan vấn đề trên. 

Từ những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, các nhà
khoa học chuyên ngành xây dựng đường ô tô và sân
bay trên thế giới đã có những đầu tư nghiên cứu rất
công phu cho vấn đề nói trên. Người ta đã tiến hành
ghép từ các mô hình vật lý đơn giản lại với nhau để có
được mô hình vật lý phức hợp, phản ánh được các tính
chất làm việc của bê tông asphalt dưới tác dụng của
tải trọng. Từ đó, người ta tìm ra các thông số tổng hợp
làm cơ sở nghiên cứu và khảo sát sự thay đổi sức chịu
lực của bê tông asphalt theo nhiệt độ tùy theo cấu tạo
của từng loại bê tông asphalt. Đó cũng là cơ sở để đề
xuất các loại hỗn hợp bê tông asphalt đáp ứng các
tính chất này hay tính chất khác, tùy theo mục đích
khai thác.

Trong mô hình phức hợp trên, bao gồm các mô
hình đơn mô tả các tính chất của bê tông asphalt:

+ Mô hình Hooke - mô tả tính chất đàn hồi:
s = Ee

+ Mô hình Newton - mô tả hiện tượng nhớt:

+ Mô hình nhớt còn có thể đặc trưng bằng hệ số
nén - nhớt:

+ Mô hình Saint-Venan - mô tả dòng chảy dẻo nếu
: 

Trong đó: E - Mô đun đàn hồi của vật liệu, Pa; hM

- Hệ số nhớt Maxwell, Pa.s; - Vận tốc biến dạng
tương đối, 1/s.; - Vận tốc
gia tải; g - Hệ số nén nhớt; s0

- Giới hạn chảy dẻo, Pa; hc -
Hệ số nhớt cấu trúc phá hủy
(khi xuất hiện chảy dẻo),
Pa.s. Khi hình thành ứng suất
s vượt ma sát giới hạn (giới
hạn chảy dẻo s0), vật thể bắt
đầu chuyển động dưới tác
dụng của ứng suất (s - s0) và
thắng sức cản hc.

Một trong các mô hình vật
lý phức hợp mô tả được hầu
hết các tính chất lưu biến của
bê tông asphalt, đó là mô
hình có dạng như trên Hình 3.

Trên cơ sở của mô hình vật lý phức hợp trên, người
ta xây dựng phương trình vi phân cân bằng cho nó
trong trường hợp cấu trúc vật liệu không bị phá hủy
(không có phần tử Saint - Venant trong mô hình), sau
đó tiến hành giải và tìm được các thông số phản ánh
đặc tính động học quá trình biến dạng của bê tông
asphalt mặt đường. Các thông số phản ánh đặc tính
động học, đó là [2]: 

Hình 3: Mô hình 
vật lý của bê tông 

asphalt



, (1)

Trong đó: P1, P2 - Các đặc tính động học quá trình
biến dạng của bê tông asphalt

Q- Thời gian trùng ứng suất (s), Q = hM / E
t - Thời gian trễ hay thời gian giữ chậm biến dạng

(s), t = gE
Đại lượng P1 - Đặc trưng cho vận tốc giảm độ cứng

hay gọi là vận tốc giảm sức kháng ngoại lực của bê
tông aspalt. Giá trị P1 càng nhỏ, tính cứng của bê tông
asphalt và sức kháng tác dụng các yếu tố bên ngoài
càng được giữ lâu.

Đại lượng P2 - Đặc trưng cho vận tốc tăng biến
dạng đàn - nhớt trong quá trình biến dạng. Giá trị P2
càng lớn, tính chất đàn hồi của biến dạng càng tăng
nhanh hơn so với tính nhớt - dẻo. Như vậy, vật liệu
làm việc trong giai đoạn đàn hồi càng lâu.

Thông số P1/ P2 - Tỷ số giữa vận tốc giảm độ cứng
và vận tốc tăng tính đàn hồi, đó là chỉ số khách quan
thể hiện chất lượng của bê tông asphalt (theo quan
điểm sức kháng ngoại lực và bảo tồn được tính chất
liền khối của vật liệu trong mặt đường).

Vì giá trị 0,5 t là rất nhỏ so với Q [2], nên từ phương
trình (1), người ta tìm gần đúng được giá trị của P1, P2
và tỷ số P1/ P2 như sau:

, (2)

, (3)

(4)

Phương trình (2), (3) và (4) cho thấy: P1 - Nghịch
đảo của thời gian trùng ứng suất; P2 - Nghịch đảo của
thời gian giữ chậm biến dạng và tỷ số P1/ P2 chính là
tỷ số của thời gian giữ chậm biến dạng và thời gian
trùng ứng suất.

Biến dạng dư là một chỉ tiêu rất quan trọng có liên
quan đến bản chất dẻo của bê tông asphalt. Theo
quan điểm của độ bền kháng cắt, tỷ số P1/ P2 thể hiện
rõ rệt nhất khả năng tích lũy biến dạng dư và nó là
đặc tính khách quan nhất thể hiện chất lượng của bê
tông asphalt. Tỷ số P1/ P2 có thể được sử dụng để dự
báo chất lượng của bê tông asphalt mặt đường [2]. 

Để đảm bảo độ bền kháng cắt, ta phải nghiên cứu
thay đổi các thành phần vật liệu, cấu trúc của bê tông
asphalt và khả năng chịu nhiệt độ của nó sao có thể
làm thay đổi giá trị P1, P2 và tỷ số P1/ P2 theo chiều
hướng có lợi nhất.

Một cách khác, cũng theo quan điểm của lưu biến,
bê tông asphalt là loại vật liệu dẻo nhiệt phức tạp, nó
có thể tích lũy các biến dạng không hồi phục (không
thuận nghịch) khi tải trọng tác dụng kéo dài và nhiệt
độ khai thác mặt đường cao. Quá trình biến dạng của
bê tông asphalt dưới tác dụng của ứng suất tiếp được
thể hiện bằng mối quan hệ [3]:

(5)

Trong đó: g - Biến dạng trượt tương đối
t - Mức ứng suất tiếp, MPa
G0 - Mô đun trượt ức thời quy ước, MPa
y(t) - Hàm từ biến đàn nhớt, MPa-1

t - Thời gian tác dụng của tải trọng, s
p - Ứng suất pháp, MPa
tgj - Hệ số ma sát trong
h*

PL- Hệ số nhớt dẻo hiệu quả, MPa.s
Hai thành phần đầu tiên trong biểu thức (5) là các

biến dạng trượt thuận nghịch. Thành phần cuối của
biểu thức (5) mô tả biến dạng trượt không thuận
nghịch, nó có mối quan hệ phi tuyến (tính nhớt dẻo
phi Newton) với mức ứng suất tiếp và thời gian tác
dụng của tải trọng. Động học của sự tích lũy biến
dạng không thuận nghịch phụ thuộc vào cấu trúc của
bê tông asphalt và các điều kiện biến dạng của nó.
Như vậy, đại lượng biến dạng không thuận nghịch là
kết quả được tạo ra do các tính chất lưu biến của vật
liệu và nó cũng chính là mối quan tâm khi giải quyết
vấn đề đảm bảo sức kháng cắt, tránh hiện tượng mặt
đường bị tạo sóng gồ ghề và tránh hiện tượng vệt hằn
bánh xe trong các lớp bê tông asphalt mặt đường.  

Vậy, để đảm bảo sức kháng cắt và sự tích lũy biến
dạng dư của bê tông asphalt mặt đường nằm trong
giới hạn cho phép trong suốt thời kỳ khai thác, ta cũng
có thể tiến hành nghiên cứu dựa trên cơ sở công thức
(5) để đề xuất thành phần vật liệu sao cho phù hợp
điều kiện tải trọng, nhiệt độ khai thác và cho địa
phương cụ thể nơi tuyến đường đi qua. 

4. Kết luận
Với điều kiện tải trọng khai thác, nhiệt độ môi

trường và chất kết dính thường sử dụng ở Việt Nam
hiện nay (bitum 60/70), cần có các nghiên cứu cơ bản
về bê tông asphalt, các lý thuyết trình bày trên là một
giải pháp. Kết quả nghiên cứu về bê tông asphalt của
các quốc gia có điều kiện giao thông và khí hậu khác
với Việt Nam chỉ là để tham khảo.

Các hư hỏng trầm trọng của các lớp mặt bê tông
asphalt quan trắc được hiện nay trên các tuyến đường
ô tô ở nước ta, phổ biến và khó khắc phục nhất đó
chính là hiện tượng tích lũy biến dạng trượt không hồi
phục (biến dạng dư). Nó là nguyên nhân tạo sóng,
gây ra gồ ghề trên mặt đường và hình thành các vệt
hằn bánh xe. Cho nên, việc nghiên cứu đưa ra các
cấu trúc của bê tông asphalt phù hợp có thể khắc
phục được vấn đề trên là rất quan trọng q

Tài liệu tham khảo
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